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BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 : 

Năm 2009 là năm chịu tác động rất lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam, cùng với những biện pháp của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã có những thuận lợi và khó khăn như sau :
1.1 Thuận lợi  - khó khăn :

· Thuận lợi :

· Chính sách kích cầu của nhà nước đã có những tác động đến nền kinh tế. Doanh nghiệp được vay với lãi suất hổ trợ 4%/năm làm giảm chi phí lãi vay trong cơ cấu giá thành sản xuất.  

· Các dự án đầu tư đã mang lại hiệu quả cao trong việc ổn định sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đặc biệt là dự án đầu tư dây chuyền in tráng 2 màu và dự án đầu tư dây chuyền sản xuất lon 5 L. 

· Khó khăn :
· Giá nguyên vật liệu, vật tư, nhiên liệu tăng giảm thất thường  (đặc biệt là sắt thép) làm chi phí sản xuất tăng, rất khó xác định giá bán hàng vào từng thời điểm và giá bán sản phẩm không tăng tương ứng.

· Sản lượng xuất khẩu đồ hộp thấp do suy thoái kinh tế nên nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm cùng với khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả đóng hộp hạn chế nên sản lượng bao bì thực phẩm giảm tương ứng.

· Công ty gặp khó khăn rất lớn về ngoại tệ : Không mua được ngoại tệ với giá chính thức để thanh toán hàng hóa nhập khẩu, tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam liên tục thay đổi theo chiều hướng tăng cao gây bất lợi đối với hiệu quả SXKD.

· Công ty không đủ vốn để thực hiện các dự án đầu tư trung và dài hạn trong khi việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng rất khó và lãi suất cho vay cũng rất cao.

1.2 Kết quả thực hiện : 
· Sản lượng trong năm 2009 :

	Sản lượng thực hiện
	Ñ Vò

Tính
	Năm 2009

	
	
	THỰC HIỆN
	KẾ HOẠCH
	% KẾ HOẠCH

	· In traùng treân saét laù
	M2
	19.149.821
	19.000.000
	100,78 %

	· Tráng verni
	M 2
	15.359.578
	
	

	· In
	M 2
	3.790.243
	
	

	· Bao bì kim loại
	Bộ
	40.534.354
	40.000.000
	101,34 %

	· Lon hai mảnh
	
	18.504.464
	17.000.000
	109 %

	· Lon hàn điện
	
	15.029.735
	15.500.000
	97 %

	· Lon khác
	
	7.000.155
	7.500.000
	93 %

	· Nắp trà các loại
	cái
	2.416.082
	1.500.000
	161 %

	· Kim ngạch xuất nhập khẩu
	USD
	2.631.512
	
	

	Trong đó xuất khẩu
	USD
	123.412
	
	


· Doanh thu 

· Doanh thu: (Có VAT)
214.572.303.222 đồng

· Thuế VAT
16.741.080.347 đồng
· Doanh thu (Chưa VAT) 
197.831.222.875 đồng

( So với chỉ tiêu doanh thu (có VAT) mà Đại hội đồng cổ đông là 200.000.000.000 đồng, doanh thu (có VAT) năm 2009 đạt 107,30%)
· Lợi nhuận :

	
	THỰC HIỆN
	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
	% SO VỚI NQ ĐHĐCĐ

	· Lợi nhuận trước thuế
	16.228.295.210 
	12.000.000.000 
	135,23% 

	· Thuế thu nhập doanh nghiệp 

(ước tính 25%)
	4.067.791.868 
	
	

	· Thu nhập công ty
	25.863.285.007 
	
	

	· Lợi nhuận sau thuế
	12.160.503.342 
	
	

	· Khấu hao tài sản cố định
	13.702.781.665 
	
	


· Cổ phiếu thưởng và cổ  tức trong năm 2009 :

· Cổ phiếu thưởng trong năm 2009 :  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 31.3.2009 về việc chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:55 cổ phần đến các cổ đông, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã thực hiện như sau :

· Tỷ lệ hưởng cổ phiếu thưởng : 100 : 55 (ngày giao dịch không hưởng quyền : 30.6.2009)

· Số lượng  cổ phiếu thưởng giao dịch bổ sung : 2.902.318 CP (ngày đăng ký niêm yết giao dịch  bổ sung : 06.9.2009)

· Cổ tức năm 2009 : Cổ tức năm 2009 dự kiến chia đến các cổ đông là 12%/năm.

1.3 Đánh giá kết quả SXKD năm 2009 : 

· Những kết quả nổi bậc trong năm :

· Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho :
	STT
	Chỉ tiêu trong năm 2009
	% so với kế hoạch năm 2009

	1
	Doanh số
	107,30 %

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	135 %

	3
	Cổ tức dự kiến (12%/năm)
	120%


· Tình hình tài chính lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều đạt và ở mức an toàn. Cụ thể :
· Khả năng thanh toán tổng quát: tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả (bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn) : đạt 1,56 lần thể hiện tình hình tài chính lành mạnh của Công ty, đảm bảo mức độ an toàn trong quản lý tài chính và thỏa mãn việc thanh toán đối với bất kỳ khoản nợ trong năm.

· Khả năng thanh toán ngắn hạn :  Phản ánh tài sản có ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn 2,87 lần, càng nâng cao hơn nữa mức độ an toàn trong công tác quản lý tài chính và thanh toán nợ.
· Khả năng thanh toán nhanh : 1,24 lần. Chỉ số này cho thấy việc chi trả nhanh các khoản nợ ngắn hạn bằng tiền mặt của Công ty tương đối tốt, không bị hạn chế.

· Chỉ số nợ phải trả /Tổng số tài sản : 39,31% phản ánh cơ cấu đầu tư hợp lý, không tiềm ẩn rủi ro. Cơ cấu vốn giữa vốn ngắn hạn và dài hạn hợp lý nên Công ty không chịu áp lực về thời gian thanh toán nợ ngắn hạn. 
· Chỉ số Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu : Chỉ số này đạt 64,77% phản ánh khả năng đảm bảo các khoản nợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu và khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp tốt.

· Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bền vững, ổn định, vượt qua những khó khăn trong năm 2009 và tạo tiền đề phát triển trong năm 2010 và những năm kế tiếp.
· Những tồn tại cần khắc phục : Vốn điều lệ hiện nay còn thấp nên khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đổi mới thiết bị hoặc mở rộng sản xuất đều gặp rất nhiều khó khăn, trong một số trường hợp còn lỡ mất cơ hội đầu tư và thời cơ 
2. Một số vấn đề khác trong năm 2009 : 

2.1 Việc quản lý chất lượng :
Trong năm 2009, tổ chức SGS đã tiến hành đánh giá giám sát việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, kết quả đánh giá đã cho thấy việc quản lý và vận hành hệ thống ISO 9001:2000 tốt và hiệu quả. 

2.2 Đầu tư trong năm :

· Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã đầu tư 1 máy xếp lon tự động (palletizer) kết nối đồng bộ với dây chuyền sản xuất lon hai mảnh tại Phân xưởng Bao bì 2 . Sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng cuối Quý 4.2009, dự án đã phát huy tác dụng, năng suất của dây chuyền tăng 15% - 20% và chất lượng sản phẩm cũng được bảo đảm do giảm tần suất va chạm cơ học.
· Công ty đã trang bị một số máy móc đơn chiếc nhưng hiện đại nhằm gia tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm bao bì như các máy dập, máy khâu thân, máy ghép mí, máy hàn quai… nhằm bổ sung vào các dây chuyền sản xuất bao bì hiện hữu.
2.3 Phát triển vốn trong năm 2009 :

Chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 31.3.2009 về việc tăng vốn điều lệ bằng cách chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:55 CP đến các cổ đông, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã thực hiện như sau :

· Vốn điều lệ trước khi phát hành CP thưởng :  
5.295.324 CP

· Vốn điều lệ sau khi chia cổ phiếu thưởng :  
8.197.642 CP  
· Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 
8.178.920 CP
· Số cổ phiếu quỹ : 
18.722 CP
Cơ cấu vốn của Công ty CP In v à Bao bì M ỹ Châu  hiện nay
	Chỉ tiêu
	VNĐ
	Tỷ lệ(%)
	Số lượng
cổ đông
	Cơ cấu cổ đông

	
	
	
	
	Tổ chức
	Cá nhân

	Tổng vốn điều lệ 
	81.976.420.000
	100 %
	1.944
	29
	1.915

	- Cổ đông nắm giữ trên 5% 
có quyền biểu quyết 
	31.727.600.000
	38,70 %
	1
	1
	-

	- Cổ đông nắm giữ 1% đến 5% 
có quyền biểu quyết 
	14.208.940.000
	17,33 %
	10
	1
	9

	- Cổ đông nắm giữ 
dưới 1% có quyền biểu quyết 
	35.852.660.000
	43,74 %
	1.932
	26
	1.906

	- Cổ phiếu quỹ 
	180.722.000
	0,23 %
	1
	1
	-

	
	
	
	
	
	

	- Vốn Nhà nước
	31.727.600.000
	38,70 %
	1
	1
	-

	- Vốn nước ngoài *
	2.033.490.000
	2,48 %
	29
	3
	-


2.4 Công tác thi đua – khen thưởng :
Trong naêm 2009, Công ty đã :
· Được Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tặng bằng khen vì có thành tích trong hoạt động SXKD
· Tham gia cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm 2008 và được xếp hạng tốt (Mức AA) do Trung tâm thông tin tín dụng Ngân Hàng CIC – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá với nhận xét “ Là doanh nghiệp có họat động kinh doanh đạt hiệu quả cao, triển vọng phát triển tốt, mức sinh lời cao tuy nhiên tiềm lực tài chính còn bị hạn chế nhất định”.
2.5 Công tác xã hội tại địa phương :  
· Đã tham gia ủng hộ tài chính tại địa phương (Phường – Quận).
· Sử dụng nguồn lao động do địa phương giới thiệu.
KẾT LUẬN : 

Trong năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do biến động của nền kinh tế nhưng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu so Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.
GIÁM ĐỐC

TRỊNH HỮU MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ĐT : 08 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 08 3961 2737 – www.mychau.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN 
Mã
Thuyết 
31/12/2009 
01/01/2009


 số
  minh
TÀI SẢN NGẮN HẠN 
100 

124.025.711.971 
115.472.803.658

Tiền và các khoản tương đương tiền
110 
5.1
25.917.924.988
1.161.743.623

Tiền 
111 

6.417.924.988
 1.161.743.623

Các khoản tương đương tiền 
112 

19.500.000.000 
-

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
120 

2.000.000.000 
-

Đầu tư ngắn hạn 
121 

2.000.000.000
 -

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 
129

 -
 -

Các khoản phải thu 
130 
5.2 
27.519.145.167
21.514.643.384

Phải thu khách hàng 
131 

26.997.532.768
21.786.227.650

Trả trước cho người bán 
132 

1.370.959.519
191.745.800 

Phải thu nội bộ ngắn hạn 
133

 - 
-

Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD 
134

 -
 -

Các khoản phải thu khác 
135 

44.190.000
330.945.891

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 
139 

(893.537.120)
(794.275.957)

Hàng tồn kho 
140 
5.3 
67.874.867.874
 92.530.693.600

Hàng tồn kho 
141 

67.874.867.874
92.530.693.600

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
149 

- 
-

Tài sản ngắn hạn khác 
150 

713.773.942
 265.723.051

Chi phí trả trước ngắn hạn 
151 

409.044.577
4.817.100

Thuế GTGT được khấu trừ 
152 

-
64.389.076

Các khoản thuế phải thu 
154 
5.4 
89.927.365
63.916.875

Tài sản ngắn hạn khác 
158 

214.802.000
132.600.000

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ĐT : 08 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 08 3961 2737 – www.mychau.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN
Mã 
Thuyết 
31/12/2009 
01/01/2009


 số
  minh

TÀI SẢN DÀI HẠN 
200 

77.953.369.393
 89.313.296.060

Các khoản phải thu dài hạn 
210

 - 
-

Phải thu dài hạn của khách hàng 
211 

- 
-

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 
212

-
 -

Phải thu nội bộ dài hạn 
213 

-
 -

Phải thu dài hạn khác 
218 

-
 -

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 
219 

- 
-

Tài sản cố định 
220 

76.678.369.393
88.323.296.060

Tài sản cố định hữu hình 
221 
5.5 
76.677.923.018
 88.323.296.060

- Nguyên giá 
222 

180.751.299.492
178.704.240.619

- Giá trị hao mòn lũy kế 
223 

(104.073.376.474)
(90.380.944.559)

Tài sản cố định thuê tài chính 
224 

- 
-

- Nguyên giá 
225 

- 
-

- Giá trị hao mòn lũy kế 
226 

- 
-

Tài sản cố định vô hình 
227 

- 
-

- Nguyên giá 
228 

-
 -

- Giá trị hao mòn lũy kế 
229

 - 
-

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
230 

446.375 
-

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
250 
5.6 
1.275.000.000
990.000.000

Đầu tư vào công ty con 
251

 - 
-

Đầu tu vào công ty liên kết, liên doanh 
252

-
-

Đầu tư dài hạn khác 
258 

1.972.000.000
1.972.000.000

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 
259 

(697.000.000) 
(982.000.000)

Tài sản dài hạn khác 
260 

- 
-

Chi phí trả trước dài hạn 
261 

-
 -

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
262 

- 
-

Tài sản dài hạn khác
 268 

-
 -

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
270 

201.979.081.364 
204.786.099.718

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN
Mã
Thuyết
31/12/2009 
01/01/2009


 số
 minh

NỢ PHẢI TRẢ 
300 

79.394.974.043
81.280.477.547

Nợ ngắn hạn 
310 

43.167.549.941
35.414.093,169

Vay và nợ ngắn hạn 
311 
5.8
21.258.603.881
 16.085.232.301

Phải trả cho người bán 
312 
5.9 
1.875.257.042
7.208.743.190

Người mua trả tiền trước 
313 

201.647.481
 4.612.171

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 
314 
5.10 
2.401.751.757
1.599.996.945

Phải trả người lao động 
315 

3.328.603.809
2.163.460.872

Chi phí phải trả 
316 
5.11 
581.488.821
 330.326.420

Phải trả nội bộ 
317 

- 
-

Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD 
318 

-
 -

Các khoản phải trả, phải nộp khác 
319 
5.12 
13.520.197.150
 8.021.721.270

Dự phòng phải trả ngắn hạn 
320 

-
 -

Nợ dài hạn 
330 

36.227.424.102
45.866.384.378

Phải trả dài hạn người bán 
331 

-
 -

Phải trả dài hạn nội bộ 
332 

-
 -

Phải trả dài hạn khác 
333 

-
 -

Vay và nợ dài hạn 
334 
5.13 
36.211.980.410
 45.850.940.686

Thuế thu nhận hoãn lại phải trả 
335 

-
 -

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 
336 

15.443.692
15.443.692

Dự phòng phải trả dài hạn 
337 

- 
-

VỐN CHỦ SỞ HỮU 
400 
5.14 
122.584.107.321
123.505.622.171

Vốn chủ sở hữu 
410 

122.310.342.845
 122.749.554.898

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
411 

81.976.420.000
52.953.240.000

Thặng dư vốn cổ phần 
412 

24.080.701.449
40.080.701.449

Vốn khác của chủ sở hữu 413 


-
 -

Cổ phiếu quỹ 
414 

(317.001.000)
(313.480.000)

Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
415

-
 -

Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
416 

- 
-

Quỹ đầu tư phát triển 
417 

5.720.061.376
14.325.785.804

Quỹ dự phòng tài chính 
418 

3.401.240.948
2.482.412.109

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
419 

141.101.536
121.284.750

Lợi nhuận chưa phân phối 
420 

7.307.818.536
13.099.610.786

Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 


- 
-

Nguồn kinh phí và quỹ khác 
430 

273.764.476
756.067.273

Quỹ khen thưởng và phúc lợi 
431 

273.764.476
756.067.273

Nguồn kinh phí 
432 

-
 -

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
433 

- 
-

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 
440 

201.979.081.364
204.786.099.718

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ĐT : 08 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 08 3961 2737 – www.mychau.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Thuyết 
31/12/2009 
01/01/2009



  minh


Tài sản thuê ngoài


 - 
-

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 

- 
-

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi 


- 
-

Nợ khó đòi đã xử lý 


- 
-

Ngoại tệ các loại

- USD 


0.01 
0.80

- EUR 


- 
-

- SGD


 0.34 
0.34

Dự toán chi sự nghiệp, dự án


 - 
-
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU
Mã
Thuyết
2009
2008


 số
 minh

Tổng doanh thu 
01 

197.831.222.875
208.063.647.944

Các khoản giảm trừ doanh thu 
02 

30.824.926
409.594.765

Doanh thu thuần 
10 
6.1 
197.800.397.949
207.654.053.179

Giá vốn hàng bán 
11 
6.2 
163.859.386.408
164.346.977.946

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV
20 

33.941.011.541
 43.307.075.233

Doanh thu hoạt động tài chính 
21 
6.1 
1.102.729.843
848.946.415

Chi phí tài chính 
22 
6.3 
8.160.995.546
11.413.912.254

- Trong đó: lãi vay 
23 

3.075.576.006
5.629.702.150

Chi phí bán hàng 
24 
6.4 
3.748.383.613
4.912.644.422

Chi phí quản lý doanh nghiệp 
25 
6.5 
7.832.812.581
6.772.660.163

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
30 

15.301.549.644
21.056.804.809

Thu nhập khác 
31 
6.6 
930.090.566
 733.932.556

Chi phí khác 
32 
6.7
3.345.000
660.945.785

Lợi nhuận khác 
40 

926.745.566
72.986.771

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
50 

16.228.295.210
21.129.791.580

Chi phí thuế TNDN hiện hành 
51 

4.013.124.674
2.753.214.794

Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
52 

- 
-

Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp 
60 

12.215.170.536
18.376.576.786

Cổ phiếu PT đang lưu hành bình quân trong kỳ 


6.286.691
4.739.113

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

6.8
1.943
3.878
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU
Mã số
2009 
2008

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận trước thuế 
01 
16.228.295.210
21.129.791.580

Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao tài sản cố định 
02 
13.702.781.665
11.199.865.324

- Các khoản dự phòng 
03 
(185.738.837)
982.000.000

- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
04 
1.674.940.846
128.668.306

- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư 
05 
(1.100.484.998) 
(278.070.176)

- Chi phí lãi vay 
06 
3.075.576.006
5.629.702.150

Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động 
08 
33.395.369.892
38.791.957.184

- (Tăng)/giảm các khoản phải thu 
09 
(6.147.586.360) 
(399.660.063)

- (Tăng)/giảm hàng tồn kho 
10 
24.655.825.726 
(20.374.440.438)

- Tăng/(giảm) các khoản phải trả 
11 
(9.410.766.387) 
(5.125.834.521)

- (Tăng)/giảm chi phí trả trước 
12 
(404.227.477)
1.484.040.391

- Tiền lãi vay đã trả 
13 
(3.075.576.006) 
(5.629.702.150)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 
14
 (4.350.828.575)
 (2.026.506.553)

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 
15 
- 
-

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 
16 
(2.948.846.386) 
(1.908.872.504)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD 
20 
31.713.364.427
4.810.981.346

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Tiền chi mua, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác 
21 
(2.057.854.998) 
(14.556.236.411)

Tiền thu thanh lý, bán TSCĐ và các TS DH khác 
22 
100.000
56.209.091

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 
25 
(2.000.000.000) 
-

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 
26 
- 
-

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 
27 
1.100.384.998
221.861.085

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 
30 
(2.957.370.000) 
(14.278.166.235)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH 
31 

2.493.664.000

Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN

đã phát hành
32 
(3.521.000) 
(313.480.000)

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 
33 
73.404.209.346
82.039.563.692

Tiền chi trả nợ gốc vay 
34 
(68.190.870.675) 
(117.129.098.903)

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 
36 
(9.209.631.200) 
(4.209.555.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC
 40 
(3.999.813.529) 
(37.118.906.211)

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 
50 
24.756.180.898 
(46.586.091.100)

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 
60 
1.161.743.623
47.747.834.723

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
61
467
-

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 
70 
25.917.924.988
1.161.743.623
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((
(((


Thành phố Hồ Chí Minh ngày  10  tháng 4 năm 2010

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  NĂM  2010

1. Bối cảnh nền kinh tế trong năm 2010 : 

Năm 2010, nền kinh tế thế giới đã xuất hiện nhiều yếu tố tích cực, bước đầu có sự hồi phục. Nhu cầu hàng hóa, nông sản, thực phẩm dự kiến sẽ tăng, sản xuất công nghiệp sẽ được duy trì. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với những khó khăn và thuận lợi sau :

1.1 Những thuận lợi và khó khăn : 
· Thuận lợi :

Công ty sẽ tiếp tục phát triển các dự án đã đầu tư trong năm 2009.

· Khó khăn :
· Do thiếu vốn hoạt động, Công ty sẽ phải vay Ngân hàng với lãi suất cao trong khi gói kích cầu của nhà nước bằng việc trợ cấp 4% lãi vay không còn nữa.
· Giá các loại vật tư, nguyên liệu đầu vào như sắt thép, hóa chất… tăng giá từ 20% trở lên, tỷ giá đồng USD tăng 3,6%. Tuy nhiên, giá bán sản phẩm lại không tăng tương ứng.
· Đối thủ cạnh tranh ngày càng phát triển mạnh về quy mô, số lượng nhà sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại ngày càng nhiều nên tỷ suất lợi nhuận /doanh thu ngày càng giảm  (từ 3% - 5%)
· Tỷ giá ngọai tệ có thể thay đổi theo chiều hướng tăng.
1.2 Những chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và các biện pháp thực hiện :
	STT
	CHỈ TIÊU
	Ñ V 
	THỰC HIỆN 
NĂM 2009
	KẾ HOẠCH 

NĂM 2010
	% KH/TH

	1. 
	Sản phẩm chủ yếu
	
	
	
	

	
	· In tráng trên kim loại
	M 2
	19.149.821
	21.000.000
	109,67 %

	
	· Tráng verni
	M 2
	15.359.578
	16.000.000
	

	
	· In
	M 2
	3.790.243
	5.000.000
	

	
	· Sản xuất lon các loại
	Bộ
	40.534.354
	46.000.000
	113,60 %

	
	· Lon hai mảnh
	Bộ
	18.504.464
	20.000.000
	

	
	· Lon hàn điện
	Bộ
	15.029.735
	18.000.000
	

	
	· Lon khác
	Bộ
	7.000.155
	8.000.000
	

	
	Trong đó lon xuất khẩu
	Bộ
	77.856 
	100.000
	130 %

	
	· Nắp các loại
	Cái
	2.416.082
	2.800.000
	

	2. 
	Kế hoạch khấu hao 
	Đồng
	13.702.781.665
	14.000.000.000
	102 %

	3. 
	Doanh thu (Coù VAT)
	Đồng
	214.572.303.222
	240.000.000.000
	112 %

	4. 
	Lợi nhuận trước thuêá
	Đồng
	16.228.295.210
	17.000.000.000
	105 %

	5. 
	Lợi nhuận sau thuêá
	Đồng
	12.160.503.342
	12.750.000.000
	105 %

	6. 
	Cổ tức năm 2010
	%
	12%
	12% – 16%
	


Các biện pháp thực hiện :
· Chiến lược về sản phẩm : Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, cho ra đời tất cả các chủng lọai sản phẩm mà thị trường cần. Lưu ý đến từng chủng lọai sản phẩm để có chiến lược nhập khẩu vật tư cho phù hợp và tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có.
· Chiến lược đầu tư :
· Trong năm 2010, tiếp tục đầu tư thêm các máy móc thiết bị để tạo ra sản phẩm mới hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất, tăng công suất thiết bị:
·  Đầu tư dây chuyền dập lon hai mảnh tự động – Công suất 300 lon/phút
· Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất lon hàn điện để tăng sản lượng từ 18.000.000 lon/năm lên 30.000.000 lon/năm.
· Đầu tư 01 máy liên hợp tự động (loe, ghép) đường kính Φ 113 để tăng sản lượng lên 40%, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm tỷ lệ phế phẩm.
· Lắp đặt và nghiệm thu dây chuyền sản xuất thùng tròn – vuông dung tích 18 lít – 20 lít.
· Tiếp tục trang bị một số máy móc và khuôn để sản xuất đa dạng các loại hộp bánh, hộp trà, hộp sữa, cà phê….. .

· Chiến lược về lao động : Song song với việc đầu tư máy móc thiết bị để giảm lao động phụ trợ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, việc sử dụng lao động phổ thông sẽ được tinh giảm. Chú trọng sử dụng những lao động có tay nghề và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tận dụng nguồn lao động có sẵn tại địa phương và có chính sách đãi ngộ thích hợp.

· Chiến lược giá :  Tập trung khai thác lợi thế trong sản xuất để có chính sách giá bán sản phẩm thích hợp. Có cơ chế thanh toán linh hoạt để phát triển thị trường.

2. Một số vấn đề cần thực hiện trong năm 2010 :

2.1 Việc quản lý chất lượng :

Hiện nay, tất cả các phòng ban, phân xưởng trong công ty đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị cho việc đánh giá nội bộ vào đầu tháng 4.2010, chuẩn bị cho việc đánh giá giám sát và chuyển đổi chứng nhận vào ngày 26.4.2010.

Ngày 26.4.2010, tổ chức cấp chứng nhận SGS sẽ tiến hành đánh giá giám sát và thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu từ ISO 9001:2000 sang ISO 9001:2008.

2.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán:
Nhằm tạo thuận lợi cho công tác kiểm kê và soát xét kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010, kiểm tóan năm tài chính 2010, dựa vào các kết quả kiểm tóan những năm qua. Công ty Mỹ Châu đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Công ty kiểm tóan năm 2010 là Công ty TNHH BDO VIỆT NAM (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán  cũ)

2.3 Công tác môi trường, an toàn và vệ sinh thực phẩm :
Chú trọng công tác gìn giữ và bảo vệ môi trường trong và chung quanh khu vực sản xuất. Có kế hoạch đo đạc và kiểm tra môi trường định kỳ 6 tháng/lần. Chấp hành tốt các quy định của nhà nước về việc xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, an toàn và vệ sinh thực phẩm.

2.4 Phát triển vốn :
Trong năm 2010, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu rất cần thêm vốn để phát triển sản xuất và thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể :

· Đầu tư dây chuyền dập lon hai mảnh tự động – Công suất 300 lon/phút.

· Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất lon hàn điện, nâng công suất dây chuyền từ 18.000.000 lon/năm lên 30.000.000 lon/năm.

· Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất lon sơn đường kính 113, nâng cao sản lượng sản xuất lên 40%.
Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng rất khó do chính sách thắt chặt tín dụng từ Ngân hàng Trung Ương, nếu được cho vay thì với lãi suất vay quá cao, nên khó thực hiện.

Trước tình hình đó, Công ty hâu dự định tăng vốn điều lệ từ 81.976.420.000 đồng lên trên 100 tỷ đồng và sẽ báo cáo trước Đại hội phương án cụ thể.

GIÁM ĐỐC

TRỊNH HỮU MINH
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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

KẾT QUẢ SXKD – TÀI CHÍNH – CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU NĂM 2009
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

 Ban Kiểm Soát xin báo cáo những việc đã thực hiện và kết quả thẩm định tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

A. Những việc Ban Kiểm Soát đã thực hiện :

· Thu nhận và lưu trữ đầy đủ các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty, tham gia ý kiến của mình tại các cuộc họp có sự tham dự của Ban Kiểm Soát.

· Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hàng năm về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

· Cùng với các kiểm tóan viên của Công ty TNHH BDO Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán AFC)  và các thành viên khác trong công ty thực hiện đầy đủ công tác kiểm kê giữa năm vào ngày 30.6.2009 và cuối năm vào ngày 31.12.2009. Qua quá trình kiểm kê, chúng tôi nhận thấy các số liệu kiểm kê thực tế đã phù hợp với các số liệu trong sổ sách kế toán tại thời điểm kiểm kê.

· Trong công việc, Ban Kiểm Soát đã phát huy tính chủ động, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi để HĐQT và Ban Giám Đốc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. 
B. Kết quả tài chính năm 2009:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán. Chúng tôi xác nhận số liệu trên các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tại thời điểm 31.12.2009.

1. Báo cáo về tình hình sản xuất kinh đoanh ( số liệu đã được kiểm toán )

· Doanh thu (có VAT)
214.572.303.222 đồng
· VAT
16.741.080.347 đồng
· Doanh thu (chưa có VAT)
197.831.222.875 đồng

· Lợi nhuận ( trước thuế )
16.228.295.210 đồng
· Thuế Thu nhập DN (ước tính)
4.067.791.868 đồng
· Tổng thu nhập doanh nghiệp
25.863.285.007 đồng 

Trong đó :

· Khấu hao cơ bản :
13.702.781.665 đồng
· Lợi nhuận sau thuế :
12.160.503.342 đồng
2. Về họat động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư

· Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Nghị quyết HÑQT  và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả họat động sản xuất kinh doanh trong công ty đều tăng trưởng, chất lượng sản phẩm được ổn định và nâng cao.

· Về việc thực hiện dự án đầu tư :  Các dự án đầu tư được cân nhắc kỹ, được xem xét, thẩm định trước khi đệ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đã được phê duyệt, các bước thực hiện dự án đều theo đúng trình tự của pháp luật và  đều được các thành viên  Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua bằng chữ ký của mình tại Nghị quyết HĐQT.

· Trong năm 2009, Công ty Mỹ Châu thực hiện hòan chỉnh và nghiệm thu các dự án đầu tư sau :

· Máy xếp lon tự động dùng cho Phân xưởng Bao bì 2
· Công ty đã trang bị một số máy móc đơn chiếc nhưng hiện đại nhằm gia tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm bao bì kim lọai.
3. Về công tác kế toán tài chính

Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của nhà nước về các chế độ báo cáo định kỳ và công bố các báo cáo tài chính đối với Ủy Ban Chứng Khoùan Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoùan Thành phố Hồ Chí Minh. Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ Đông đã được Công ty TNHH BDO VIỆT NAM (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán ) kiểm toán, các số liệu ghi nhận đã phản ánh đúng và trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc

Kết  quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu  cho thấy HĐQT và BGĐ điều hành trong năm 2008  có nhiều nổ lực tích cực.

Qua việc tham khảo biên bản các cuộc họp định kỳ và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhận thấy các ý kiến của các thành viên HĐQT đều hướng tới  mục đích chung là lợi ích của công ty, lợi ích  của các cổ đông và lợi ích của người lao động.

Trong năm 2009 số tiền chi cho thù lao và các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát  là 347.714.750 đồng..
Giao dịch cổ đông nội bộ :  Khi giao dịch cổ phiếu MCP, các cổ đông nội bộ đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khóan.

5. Về nguồn vốn hoạt động tính đến 31.12.2009 : (trên sổ sách kế toán đã được kiểm toán bởi BDO Việt Nam)
· Vốn đầu tư của chủ sở hữu
:
81.976.420.000 đồng

· Thặng dư vốn cổ phần
:
24.080.701.449 đồng

· Cổ phiếu quỹ
:
 (317.001.000) đồng 
· Quỹ đầu tư phát triển
:
5.720.061.376 đồng

· Quỹ dự phòng tài chính
:
3.401.240.948 đồng

· Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
:
141.101.536 đồng

· Lợi nhuận chưa phân phối
:
7.307.818.536 đồng

· Quỹ khen thưởng – phúc lợi
:
 273.764.476 đồng

Tổng cộng:
122.584.107.321 đồng
6. Tình hình nhân sự:

Hôi Đồng Quản Trị  và Ban kiểm soát : Tính đến ngày 31.12.2009 thành phần Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty không thay đổi.

7. Nhận xét :

Năm 2009 là năm có nhiều biến động đối với ngành sản xuất bao bì kim loại. Suy thoái kinh tế và giá vật tư, nguyên liệu biến động liên tục khiến cho một số doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc ngưng sản xuất, chuyển đổi sang ngành nghề khác. Trước bối cảnh đó, việc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đạt hiệu quả như kể trên là nổ lực  rất lớn trong khi một số doanh nghiệp khác cùng ngành có kết quả SXKD lổ hoặc lợi nhuận rất thấp.

Các mặt công tác như  kiểm tra, giám sát đã được thực hiện thường xuyên, liên tục trên nhiều mặt họat động nhằm kịp thời kiến nghị, chỉnh sửa các sai sót, mang lại hiệu quả tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty.

C. Kiến nghị :

Trong bối cảnh khủng hỏang kinh tế trên thế giới hiện nay,  để có thể tồn tại và phát rieån, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cần chú trọng một số vấn đề sau :

1. Chú trọng nguồn nhân lực :

Trong xu thế phát triển kinh tế hiện nay, nguồn nhân lực là vấn đề quyết định đối với sự phát triển của doanh nghiệp nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loïai chất lượng cao. Đối với  Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu, cần nghiên cứu việc quản lý đội ngũ lao động lành nghề, có chính sách tiền lương, có chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ cho việc mở rộng và phát triển lĩnh vực in tráng và sản xuất bao bì kim loïai, đầu tư tài chính và các lĩnh vực sinh lời khác. 

2. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư :

Trong năm 2010, Công ty cần nhanh chóng thúc đẩy việc thực hiện các dự án đã họach định, để phát triển thêm sản phẩm mới hoặc gia tăng sản lượng từ dây chuyền sản xuất hiện hữu, mở rộng thị phần và thỏa mãn yêu cầu của các khách hàng.

3. Công tác kiểm tra, kiểm sóat và đánh giá chất lượng nội bộ :

Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng và phát triển, giảm chi phí, gia tăng hiệu quả trong sản xuất và quản lý. Việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soùat và đánh giá chất lượng nội bộ trong công ty là hết sức cần thieát.Vieäc thực hiện, vận hành hệ thống quản lý chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soùat trong công ty giúp phát hiện và ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn phát sinh trong quá trình sản xuất, từ đó có biện pháp khắc phục và phòng ngừa, hạn chế những tổn thất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng hiệu quả của doanh nghiệp là một việc làm tối cần thiết và phải được Ban điều hành lưu ý, quan tâm.
4. Thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu – Chống lãng phí :

· Khai thác triệt để công suất máy móc thiết bị.

· Tận dụng hiệu quả các nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu ….
Việc thực hành tiết kiệm cần được thực hiện thường xuyên.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Sóat được thực hiện theo chức năng, trách nhiệm và quyền hạn mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Xin báo cáo đại hội đồng cổ đông, 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 Ban Kiểm Soát


Thành viên
Thành viên
Trưởng Ban


Nguyễn Chí Hiếu
Nguyễn Thị Hiếu
Trần Thanh Tùng


CÔNG TY CỔ PHẦN IN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


& BAO BÌ MỸ CHÂU 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


**************


TP.Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 4  năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

( Về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông giữa hai kỳ Đại hội)
Nhằm chủ động và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông như sau :

1. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, nhân sự của Công ty, thù lao của thành viên HÑQT, BKS và tổng quỹ lương CB CNV.
2. Quyết định phương án liên doanh liên kết trong và ngoài nước.
3. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, đầu tư  phát triển .
4. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác.

5. Lựa chọn công ty kiểm toán
Sau khi giải quyết các vấn đề trên, HĐQT sẽ có trách nhiệm báo cáo Đại Hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại Hội.

TM. Hội Đồng Quản Trị


P Chủ tịch


TRỊNH HỮU MINH
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TỜ TRÌNH

(Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010)
Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
· Căn cứ quyết định số 800/QÑ-UBCK ngày 24.11.2009 của UBCKNN về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát  hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .

· Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2009 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm tóan nhằm thẩm định kết quả tài chính trong năm 2009.
Kết thúc năm tài chính 2009, Hội đồng quản trị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với Công tyTNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) 

Kể từ ngày 09.12.2009, Công ty AFC được UBCK NN chấp thuận cho đổi tên thành Công ty TNHH BDO Việt Nam.

Công tác kiểm toán năm 2009 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hòan tất vào ngày 20.03.2010, báo cáo kiểm toán đã được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khóan TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khóan Nhà nước, Cục Thuế TP HCM, Ngân hàng đầu tư & PTVN và các cơ quan hữu quan vào ngày 24.3.2010, được cập nhật tại website theo địa chỉ www.mychau.com.vn  và được trình Đại hội đồng cổ đông.

Để thẩm định báo cáo tài chính năm 2010, đề nghị Đại hội chấp thuận cho Công ty Mỹ Châu tiếp tục chọn Công ty TNHH BDO kiểm tóan cho báo cáo tài chính năm 2010.

Kết quả kiểm tóan sẽ được báo cáo trong Đại hội lần sau.

Kính báo đến Đại hội.
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	Lợi nhuận trước thuế
	
	    16.228.295.210 

	Thuế thu nhập DN
	
	      4.013.124.674 

	Lợi nhuận sau thuế
	
	    12.215.170.536 

	      - Lập quỹ dự trữ bắt buộc
	5,00%
	         610.758.527 

	      - Quỹ khen thưởng - Phúc lợi
	8,00%
	         977.213.643 

	      - Chia cổ tức bằng 12 % vốn điều lệ (Cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)
	80,35%
	      9.814.704.000 

	            *  Cổ tức đợt 1 (6% /6 tháng đầu năm  2009  )
	
	     4.907.352.000 

	            *  Cổ tức đợt 2 (6% /6 tháng cuối năm 2009  )
	
	     4.907.352.000 

	      - Quỹ khuyến mãi khách hàng
	2,90%
	         354.239.946 

	      - Quỹ hoạt động của  HĐQT 
	1,10%
	         134.366.876 

	      - Quỹ Phát triển sản xuất
	2,65%
	         323.887.545 

	
	
	

	CỘNG
	100,00%
	       12.215.170.536 

	

	TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	CHỦ TỊCH
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